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Phần A

TỔNG QUAN CÔNG TY SPT

I. Thông tin chung

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
- Tên giao dịch đối ngoại:
SAIGON POSTEL CORP.

- Tên viết tắt:


SPT

- Trụ sở chính: 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84.8) 5 404 0608
 
Fax: (84.8) 5 404 0609

- Email:  vpct@spt.vn
- Website: http://www.spt.vn
- Mã số thuế:
0300849034 – 1

- Tài khoản:

+ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

. Tài khoản Việt Nam đồng:

007.100.0020593

. Tài khoản ngoại tệ:


007.137.0100333

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

. Tài khoản Việt Nam đồng:

0100.10.000.9342.003
. Tài khoản ngoại tệ:


0100.10.000.3560.009
II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) thành lập theo Giấy phép số 2914/GP.UB ngày 27/12/1995.
Công ty SPT là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2.1. Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất, lắp ráp thiết bị viễn thông, xuất nhập khẩu và kinh doanh thiết bị bưu chính viễn thông. Thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống thiết bị thuê bao và mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng. Xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông. Cung cấp dịch vụ Internet công cộng (ISP), cung cấp thông tin lên mạng Internet (ICP), thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến, thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, thiết lập mạng lưới và kinh doanh các dịch vụ viễn thông. Kinh doanh các loại hình dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế, làm đại lý ủy thác chuyển phát tài liệu, chứng từ kinh doanh và hàng hóa trong phạm vi cả nước (phải thực hiện theo qui định của pháp luật). Cung cấp các loại dịch vụ viễn thông sử dụng giao thức IP. Mua bán điện thoại. Cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP): dịch vụ kết nối Internet trong nước (NIX) và dịch vụ kết nối Internet quốc tế (IIG). Chuyển tiền nhanh. Dịch vụ quảng cáo. Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất. Cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet viễn thông. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành thiết bị đầu cuối.

Kinh doanh nhà ở. Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Trang trí nội-ngoại thất. Lắp đặt  hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, ăng ten truyền hình, cáp và mạng thông tin, thiết bị bảo vệ, báo động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị cấp thoát nước, điều hòa không khí, hệ thống sấy, hút bụi, thông gió, cầu thang, thang máy, băng chuyền tự động. Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng.

2.2. Tình hình hoạt động
Năm 1996, Công ty SPT bắt đầu triển khai dịch vụ bưu chính, chuyển phát tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong năm tiếp theo, Công ty SPT chính thức cung cấp dịch vụ Internet (ISP) với thương hiệu SaigonNet, trở thành một trong bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam.  

Từ 2001, Công ty SPT triển khai cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước và quốc tế với thương hiệu 177. Công ty đã nổ lực thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh để duy trì thị phần 25% ở phân khúc thị trường VOIP quốc tế. 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty SPT đã đưa mạng điện thoại cố định đầu số 4 vào khai thác và đang thiết lập hạ tầng để mở rộng ra các tỉnh thành lân cận. Công ty đã đạt gần 200.000 thuê bao cố định và ADSL. Đặc biệt, Công ty SPT là đơn vị phục vụ trọn gói dịch vụ viễn thông tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và nhiều khu dân cư tập trung, chung cư, cao ốc văn phòng tại TP.HCM.

Trong lĩnh vực di động, Công ty SPT là người đi tiên phong trong việc triển khai mạng điện thoại di động sử dụng công nghệ CDMA 2000-1x EV-DO tại Việt Nam với thương hiệu S-Fone. Năm 2009 thuê bao phát triển mới đạt 1 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao tích lũy trên tòan mạng năm 2009 đạt 6,8 triệu thuê bao.

Ngoài việc duy trì, phát triển và tăng trưởng thuê bao, Công ty đã tích cực triển khai dịch vụ ứng dụng trên nền công nghệ CDMA như Mobile internet, Brew, Vod… đa dạng hóa các gói.
Chủ trương chuyển đổi mô hình kinh doanh của Trung Tâm S-Telecom  từ BCC sang Công ty Liên Doanh đã được Thủ Tướng phê duyệt về nguyên tắc vào tháng 8 năm 2010.
SPT và SKTV đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên Sở KHĐT để xin cấp giấy phép.Theo dự kiến, đến tháng 6/2011 sẽ có giấy phép Liên doanh và BCC sẽ thanh lý xong vào tháng 9/2011. 
Đến nay, Công ty SPT đã có gần như đầy đủ các giấy phép quan trọng của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đặc biệt 02 giấy phép thiết lập hạ tầng mạng trục quốc gia và quốc tế.

Thành công bước đầu của Công ty SPT càng được khích lệ thêm bởi những ghi nhận của lãnh đạo cấp trên. Từ năm 2001 đến năm 2004, Công ty SPT được Chính phủ và Thành phố tặng nhiều Bằng khen, Cờ Đơn vị xuất sắc và đặc biệt năm 2005 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3. Liên tục trong 3 năm 2006, 2007 và 2008, Công ty SPT đoạt giải “Thương hiệu mạnh” trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại) tổ chức và đạt giải Sao vàng Phương Nam và Sao vàng Đất Việt năm 2008.

Các chương trình “Dân ta biết sử ta”, “Đồng hành vì người nghèo”, “Ngày hội hiến máu nhân đạo” của Công ty SPT thu hút đông đảo người tham gia và tạo dư luận tốt trong xã hội. Với tổng doanh thu bình quân xấp xỉ 1000 tỷ đồng/năm, Công ty SPT đóng góp khá tốt cho ngân sách nhà nước.

Công ty SPT đang từng bước mở rộng mạng lưới cung cấp các loại hình dịch vụ tại 64 tỉnh thành trong cả nước và đầu tư ra nước ngoài. Hiện Công ty SPT đang cung cấp nhiều loại hình dịch vụ cho hàng triệu thuê bao; thị phần ngày càng mở rộng; thương hiệu SPT được nhận diện rộng rãi. Vốn điều lệ Công ty tăng nhiều lần so với 50 tỷ đồng ban đầu. 
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức, Công ty SPT đã khẳng định thương hiệu và vị thế SPT trên thị trường bưu chính viễn thông trong nước và quốc tế. 

III. Định hướng phát triển

3.1. Về dịch vụ
Triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ ra phạm vi toàn quốc một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ. Đặt trọng tâm vào khách hàng và cung cấp các dịch vụ khách hàng của mình một cách xuất sắc để tạo sự khác biệt; 

Nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới, các dịch vụ giá trị gia tăng để mang thêm các  lợi ích cho khách hàng và khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông theo định hướng băng rộng, đa dịch vụ đã và đang được đầu tư. 

3.2. Về hạ tầng và công nghệ
Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông trong nước và quốc tế của công ty dựa trên nền công nghệ tiên tiến, dung lượng lớn, đồng bộ, có đủ năng lực để cung cấp đa dịch vụ băng rộng phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ (thoại, dữ liệu, hình ảnh). 
Tập trung vào băng rộng và các dịch vụ nội dung số bằng cách tự đầu tư một cách hợp lý để xây dựng CSHT đồng thời kết hợp với việc hợp tác, liên kết với đối tác để phát triển khách hàng băng rộng, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty đưa ra thêm các dịch vụ mới. 

Nghiên cứu cập nhật các khuynh hướng phát triển công nghệ, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên thế giới. Có chiến lược phù hợp và kế hoạch ứng dụng hiệu quả vào phát triển hạ tầng mạng lưới và dịch vụ của Công ty. 

3.3. Quản trị doanh nghiệp
Triển khai kế hoạch nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, áp dụng phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cải thiện các quy trình vận hành của Công ty.

Thực hiện quá trình thay đổi để hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng và năng lực quản lý, tiến hành các chương trình phát triển và học tập cụ thể, sát với yêu cầu để trang bị cho Cán bộ công nhân viên các kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và những thách thức trong việc phát triển kinh doanh;

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng.  Hình thành và hoàn thiện các chính sách để phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, gắn bó với doanh nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng và với cổ đông của Công ty. 

3.4. Quan hệ với đối tác, cổ đông, khách hàng
Tích cực xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hiệu quả với các đối tác trong và ngoài nước cho sự phát triển của Công ty.

Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các cổ đông hiện hữu của Công ty. Có định hướng tìm cổ đông chiến lược là doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có kiến thức, kinh nghiệm về ngành nghề liên quan, có khả năng hỗ trợ về chuyên môn, về tài chính, về quản trị doanh nghiệp… đóng góp hiệu quả vào việc mang lại giá trị tăng thêm đối với hoạt động của Công ty.  

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách và quy trình phục vụ, quy trình chăm sóc đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty. Xây dựng phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp, phấn đấu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và trở thành một công ty có được sự lựa chọn cao từ khách hàng.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT  ĐỘNG

I. Những kết quả hoạt động trong năm: 
· Bổ sung vốn điều lệ từ 467,50 tỷ lên 711,68 tỷ đồng.

· Hoàn thành đầu tư dự án xây dựng tuyến cáp quang biển AAG, bắt đầu  triển khai kinh doanh trong tháng 03/2010.

· Sản lượng Bưu chính tăng trưởng ổn định, đạt chỉ tiêu lợi nhuận tốt.

· Sản lượng VoIP Quốc tế giảm do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế Thế giới. Đồng thời, giá cước tiếp tục giảm theo xu hướng chung của ngành viễn thông.

· Dịch vụ ĐTCĐ và ADSL có tốc độ phát triển thấp, số thuê bao phát sinh cước giảm, Dịch vụ Leasedline, IPVPN có tốc độ phát triển khá tốt.

· Bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ FTTx. 

II. Tình hình thực hiện so với năm trước

2.1. Về kinh doanh
- Doanh thu: 696,2 tỷ đồng giảm 18% so với 2009, đạt 67% so với KH năm 2010.

-  Lợi nhuận trước thuế:  -91,3 tỷ đồng.

- Khấu hao: đạt 73,91 tỷ đồng, tăng 9% so với KH 2010. Lũy kế đến 31/12/2010: 670,6 tỷ đồng 
-  Nộp ngân sách Nhà nước:  18,133tỷ đồng.
- Lao động bình quân trong năm: 1.400 người. Thu nhập bình quân: 4,6 triệu đồng/người/tháng (không tính các đơn vị hợp doanh). 

2.2. Về đầu tư:  
Tính đến tháng cuối tháng 12/2010, tình hình đầu tư của toàn Công ty đạt được kết quả như sau:

· Giá trị đầu tư hoàn thành lũy kế
:   1.254,45 tỷ đồng

· Giá trị đầu tư hoàn thành năm 2010
:    57,35  tỷ đồng, tương đương  34,02% KH 2010 và bằng 48,30 % so với cùng kỳ năm 2009

2.3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ Công ty SPT tính đến thời điểm 31/12/2010 là 711,68 tỷ đồng  (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300849034 ngày 17/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/11/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp).

III. Triển vọng và kế hoạch 2011
3.1. Dự báo chung năm 2011
· Nền kinh tế có khả năng hồi phục sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu, dự kiến chỉ tiêu GDP năm 2011 khoảng 7,5 - 8%. Theo dự báo, kinh tế năm 2011 sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro như lạm phát cao và thâm hụt ngân sách tương đối lớn.

· Nhà nước đã và đang quản lý chặt chẽ hơn về tài nguyên viễn thông, quy định quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các nhà cung cấp. 

· Xu hướng thị trường vẫn sẽ là dịch vụ Băng rộng – Di động – Nội dung và có yêu cầu cao về chất lượng.

· Việc tham gia thị trường của các công ty viễn thông mới, sự cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

· Chính sách quy họach, phát triển hạ tầng viễn thông theo xu hướng chia sẻ, dùng chung cho các Doanh nghiệp.

· Các chính sách quản lý vĩ mô sẽ điều chỉnh theo hướng tuân thủ các cam kết với quốc tế và mở rộng dịch vụ viễn thông cho nhiều thành phần tham gia.

3.2. Định hướng kinh doanh và mục tiêu năm 2011
Mục tiêu quan trọng trong năm 2011 là duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Một số định hướng kinh doanh các dịch vụ viễn thông năm 2011 là:

· Duy trì ổn định các sản phẩm dịch vụ căn bản (ĐTCĐ, VoIP).

· Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển các dịch vụ băng rộng (ADSL, FTTx)

· Tích cực tiếp cận và phát triển các dịch vụ mới: dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nội dung số, … trên cơ sở hạ tầng mạng và các dịch vụ hiện có.

· Khai thác tối đa hạ tầng tài nguyên (mạng cáp, tổng đài NGN, mạng truyền dẫn viba (MW), tuyến cáp quang biển AAG, …) với chi phí thấp nhất để đẩy mạnh thực hiện các định hướng kinh doanh trên – Đặc biệt là kinh doanh truyền dẫn và băng thông quốc tế.

3.3. Mục tiêu kinh doanh 2011 (chưa bao gồm các đơn vị hợp danh)

· Tổng doanh thu

:  748,63 tỷ đồng



· Lợi nhuận trước thuế
:  7,3 tỷ đồng 

· Chi phí khấu hao

:    121,57 tỷ đồng
 


· Lợi nhuận + khấu hao
:    128,877 tỷ đồng 

IV. Báo cáo tình hình tài chính 


Xem Phần C- Báo cáo tài chính, bản giải trình và báo cáo kiểm toán thuộc  tài liệu này.

V. Những tiến bộ Công ty SPT đã đạt được

5.1. Về cơ cấu tổ chức – nhân sự
Lao động bình quân năm 2010 là 1.400 người giảm 5 % so với năm 2009. 

Công ty có nhiều hoạt động cải tiến về cơ cấu tổ chức và quản trị trong công ty như:

· Sáp nhập các đơn vị cơ sở kinh doanh không hiệu quả.

· Bộ máy tổ chức của các đơn vị kinh doanh và các Phòng Ban tham mưu được sắp xếp lại tinh gọn và hiệu quả hơn. 

· Chất lượng của đội ngũ quản lý được chủ trọng nâng cao bằng nhiều chương trình đào tạo cơ bản và thực tế;

· Xem xét tăng thu nhập nhằm lưu giữ được các nhân sự tốt và giữ các vị trí công việc quan trọng.

5.2. Về kinh doanh
Thị trường Bưu chính Viễn thông đang ở trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt, các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng thuê bao, sản lượng, tài chính cũng chịu ảnh hưởng chung. Riêng, dịch vụ băng rộng có mức tăng trưởng tốt.

Đẩy mạnh việc kinh doanh dịch vụ chuyển phát, băng rộng, dịch vụ VoIP quốc tế và dịch vụ khác trên nền IP, tập trung cung cấp dịch vụ đến các thị trường trọng điểm tại các khu dân dư mới, chung cư, cao ốc văn phòng tại TP.HCM, Đà Nẵng,..

5.3. Về trách nhiệm xã hội
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, SPT luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nghĩa vụ với người lao động và xã hội. Trong năm 2010, Công ty đã tham gia các hoạt động công tác xã hội như hiến máu nhân đạo, tặng quà cho Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trường nuôi dạy trẻ vào đời sớm.…

VI. Các biện pháp kiểm soát

6.1. Về cơ chế báo cáo
Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo của Ban điều hành đối với Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị. Các báo cáo với các cơ quan cấp trên và Ban Ngành liên quan được thực hiện đầy đủ.

Việc trao đổi thông tin và quản lý văn bản thống nhất trong toàn Công ty qua phần mềm tiện ích giúp Ban Điều hành kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban Điều hành thường xuyên tổ chức họp trao đổi định kỳ với các trưởng Đơn vị để trao đổi kinh nghiệm và thống nhất trong chương trình hoạt động. 

6.2. Về hệ thống kiểm soát
Xây dựng hoàn chỉnh các quy định tài chính kế toán, các thủ tục kiểm soát nội bộ; Ban Kiểm toán nội bộ đã đi vào hoạt động ổn định và thể hiện được chức năng của mình trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Hoạt động của bộ phận Pháp chế được tăng cường mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự phù hợp của các hợp đồng đối với quy định của pháp luật.

Hoàn thiện các quy trình chuẩn nội bộ các đơn vị, giữa các đơn vị, giữa Đơn vị và Công ty.

VII. Kế hoạch phát triển trong tương lai

7.1   Về sản xuất kinh doanh
7.1.1  Dịch vụ:

· Tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ADSL, FTTx,  IPVPN, Leased-line, kinh doanh băng thông quốc tế AAG.

· Duy trì ổn định các dịch vụ như VoIP quốc tế đến, Điện thoại cố định,... là những dịch vụ tuy đã bão hòa nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng doanh thu cao.

· Nhanh chóng triển khai kinh doanh các dịch vụ dữ liệu, nội dung số, IPTV, NGN (1800 – 1900).
· Tiếp cận nghiên cứu các định hướng triển khai mạng di động không hạ tầng (MVNO), thử nghiệm LTE, ....
7.1.2 Đầu tư và hạ tầng 

+ Tập trung đầu tư và triển khai các giải pháp phát triển các dịch vụ băng rộng như: FTTx, Metro Ethernet để ồn định, củng cố, phát triển hạ tầng và dịch vụ băng rộng.

+  Nhanh chóng triển khai mạng trục NGN kết nối đến Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh lân cận TP.HCM để sẵn sàng triển khai dịch vụ.

7.1.3 Marketing và bán hàng 

· Tập trung ổn định, duy trì ĐTCĐ “Duy trì thuê bao có cước với chi phí thấp nhất”

· Tiếp tục đầu tư/ tìm kiếm giải pháp phát triển các dịch vụ băng rộng ADSL/FTTx: “Tăng mạnh thuê bao có cước với chi phí hợp lý”

· Ổn định và phát triển (nếu có cơ hội và hiệu quả) kinh doanh VoIP trên cơ sở “Sản lượng cao + tối thiểu có lãi đóng góp + chi phí thấp nhất”

· Đẩy mạnh kinh doanh: Leased line + IP VPN + AAG .Trên cơ sở định hướng “Nhanh + mạnh + hiệu quả” với lợi thế dung lượng của AAG.

7.1.4 Tài chính 

· Thực hiện định mức, kiểm soát, quản lý chi phí; Khấu hao hợp lý đối với từng đơn vị. 

· Kiểm soát dòng tiền hiệu quả, cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay.

· Cố gắng phấn đấu đảm bảo mức doanh thu cao nhất để cân đối chi phí mang lại lợi nhuận, bảo toàn vốn.

7.1.5 Tổ chức và nhân lực 

·  Hoàn tất công tác tái cấu trúc bộ máy trên tinh thần quyết liệt tinh gọn theo hướng hiệu quả - chuyên nghiệp, bảo đảm cơ cấu phù hợp với mô hình kinh doanh.

· Nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ quản lý, nhất là tại các đơn vị kinh doanh. Bảo toàn nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ kế thừa. Đào tạo và nâng cao chất lượng lao động. Sắp xếp lại cơ cấu lao động toàn Công ty.

· Xây dựng và áp dụng chính sách tiền lương, cách thức trả lương mới.

7.1.6 Kỹ thuật công nghệ 

· Nâng cấp mạng lưới đáp ứng nhu cầu xử lý và khai thác băng thông trong giai đoạn mới, đồng thời thống nhất quản lý mạng lưới viễn thông để tận dụng khai thác tối đa hạ tầng tài nguyên.

· Xây dựng mạng Metro Ethernet, mạng cáp quang FTTx và mở rộng mạng ADSL.

7.1.7 Hợp tác & liên kết  

Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội hợp tác đầu tư chia sẻ hạ tầng mạng với các Doanh nghiệp khác, hợp tác triển khai các dịch vụ cộng thêm, dịch vụ nội dung số trên hạ tầng hiện có.
7.2     Về công tác quản lý điều hành

· Gắn trách nhiệm hiệu quả hoạt động với lãnh đạo đơn vị, xây dựng qui chế trả lương theo hiệu quả và chỉ tiêu bán hàng. Cắt giảm lao động dôi dư, yếu kém tuyển mới đội ngũ lao động đúng tiêu chuẩn, trả lương phù hợp theo mặt bằng chung của thị trường và đối với ngành nghề hoạt động. Có biện pháp cụ thể để bảo toàn nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ kế thừa.

· Tái cấu trúc bộ máy trên cơ sở tinh gọn và hiệu quả, củng cố nguồn nhân lực; Hoàn thiện bộ máy điều hành từ cấp cao đến cấp trung, tăng cường phân quyền đi đôi với biện pháp kiểm soát. 

· Áp dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu, triển khai đồng bộ 4 chương trình: “Quản trị ngân sách”, “Kế toán quản trị”, “Kiểm soát hoạt động kinh doanh”, “Kiểm soát chi phí” trong xây dựng kế hoạch kinh doanh và kiểm soát thực hiện kế hoạch trong toàn công ty. 

· Tập trung triển khai xây dựng/củng cố và hoàn thiện cơ chế/qui trình – qui định điều hành phù hợp với cơ cấu tổ chức và đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh

· Thực hành tiết kiệm, quản lý chặt giá thành dịch vụ bằng các biện pháp định mức, giao ngân sách thông qua Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

· Tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ với các cổ đông chiến lược trong lãnh vực tài chánh, cung cấp dịch vụ, hợp tác đầu tư nhằm đẩy mạnh việc phát triển thị trường, thị phần và mở rộng đầu tư.

7.3     Về Đầu tư

· Mục tiêu đầu tư năm 2011:

· Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng để duy trì dịch vụ ĐTCĐ, VoIP quốc tế về nhằm ổn định nguồn thu do các dịch vụ này vẫn còn chiếm tỷ trọng doanh thu cao;

· Đầu tư hạ tầng cho phát triển dịch vụ tiềm năng: ADSL, FTTx, IP-VPN, Leasedline...;

· Đầu tư bổ sung ổn định chất lượng hệ thống AAG để phát triển tối đa năng lực hệ thống hiện hữu;

· Đầu tư tăng cường hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

· Giá trị đầu tư dự kiến năm 2011:

Dự kiến trong năm 2011 công tác nghiên cứu và lập hồ sơ dự án ước tính khoảng: 237,41 tỷ đồng. 

Giá trị đầu tư hoàn thành dự kiến năm 2011: 170,74 tỷ đồng. Bao gồm:

· Năm 2010 chuyển sang
:   19,87 tỷ đồng

· Đầu tư mới năm 2011
: 150,87 tỷ đồng

Phần C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH

VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Tổ chức kiểm toán

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Địa chỉ: 426 Cao Thang Street, District 10, HCM City
- Điện thoại: (+84) 8 3868 3306 
- Website: : http://dfk.com.vn
I. Báo cáo Tài chính (2010)

1.1. Bảng cân đối kế toán (2010)

	Số

TT
	Nội dung
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	I
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	         559.706.809.822 
	        458.498.755.548

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	     31 501 140 489
	          31.102.390.231

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	11.000.000.000
	          89.759.423.800

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	         468.561.630.022
	        293.036.972.757

	4
	Hàng tồn kho
	            36.980.142.648
	          31.917.933.743 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	11.663.896.663
	          12.682.035.017

	II
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	  1.221.862.076.604
	      1.225.013.841.069

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	
	

	2
	Tài sản cố định
	967.857.871.877
	        882.412.856.720 

	 
	   - Tài sản cố định hữu hình
	454.083.375.407
	     495.303.355.135

	 
	   - Tài sản cố định vô hình
	     29.241.516.017
	       27.870.003.606

	 
	   - Tài sản cố định thuê tài chính
	
	

	 
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	484.532.980.453
	     359.239.497.979

	3
	Bất động sản đầu tư
	
	

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	197.601.055.135
	        299.722.955.582

	5
	Tài sản dài hạn khác
	           56.403.149.592 
	          42.878.028.767

	III
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	      1.781.568.886.426 
	      1.683.512.596.617

	IV
	NỢ PHẢI TRẢ
	          927.559.949.569 
	        754.361.348.164

	1
	Nợ ngắn hạn
	          592.503.715.859 
	649.182.431.728

	2
	Nợ dài hạn
	    335 056 233 710
	         105.178.916.436

	V
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	          854.008.936.857 
	    929.151.248 452

	1
	Vốn chủ sở hữu
	          854.008.936.857 
	        929.151.248.452

	 
	   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	    711.680.640.000
	     467.499.910.000

	 
	   - Thặng dư vốn cổ phần
	    260.987.560.000
	     498.140.411.000

	 
	   - Vốn khác của chủ sở hữu                                              
	
	

	 
	   - Cổ phiếu ngân quỹ
	
	

	 
	   - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	
	

	 
	   - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	        708 046 306
	(5.061.473.294)

	 
	   - Quỹ đầu tư phát triển
	     18.994.952.703
	       19.213.012.703

	 
	   - Quỹ dự phòng tài chính
	         6.387.727.643
	         6.387.727.643

	 
	   - Các quỹ
	
	

	 
	   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	       (144.749.989.795)
	      (57.028.339.600)

	 
	   - Nguồn vốn đầu tư XDCB
	
	

	2
	Nguồn kinh phí, quỹ khác
	
	

	 
	   - Quỹ khen thưởng phúc lợi
	
	

	 
	   - Nguồn kinh phí
	
	

	 
	   - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	

	VI
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	       1.781.568.886.426 
	      1.683.512.596.617


1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

	Số

TT
	Nội dung
	2010
	2009

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	       696.226.401.422 
	       823.856.366.577

	2
	Các khoản giảm trừ
	              121.312.423
	              504.800.335

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
	       696.105.089.000 
	       823.351.566.242

	4
	Giá vốn hàng bán
	      627.942.222.099 


	       732.180.118.991

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV
	         68.162.866.900  
	         91.171.447.251

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21.896.480.941 
	         55.025.170.066

	7
	Chi phí tài chính
	         68.483.324.249
	         40.839.180.879

	8
	Chi phí bán hàng
	14.171.335.646 
	         17.004.626.999

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	       100.347.637.388  
	         99.929.044.466

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	       (92.942.949.442)
	       -11.576.235.027

	11
	Thu nhập khác
	          5.279.898.127
	           1.412.394.552

	12
	Chi phí khác
	          3.704.198.601  
	           4.804.309.313

	13
	Lợi nhuận khác
	          1.575.699.526  
	        -3.391.914.761

	14
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	       (91.367.249.916)
	      (14.968.149.788)

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-

	16
	Chi phí thuế  TNDN hoãn lại 
	       (22.027.254.698)
	        (2.988.941.007)

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	       (69.339.995.218)
	      (11.979.208.781)

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	

	19
	Cổ tức trên cổ phiếu
	
	-


1.3. Chỉ số tài chính

	 Chỉ số
	2010
	2009

	Tỷ số thanh toán
	
	 

	Tỷ số thanh toán hiện hành
	0,94
	0,70

	Tỷ số thanh toán nhanh
	0,88
	0,65

	Tỷ suất sinh lợi
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	-9,96%
	-1,45%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)
	-3,89%
	-0,71%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)
	-8,12%
	-1,29%


Tỷ số sinh lợi là số âm, năm 2010 mức lỗ cao hơn 2009 cụ thể số lỗ từ      -11,9 tỷ đồng tăng lên -69,3 tỷ đồng.
II. Báo cáo Kiểm toán

2.1. Ý kiến kiểm toán độc lập

Chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính một các trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán.

2.2. Cơ sở đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần:

1. Tính đến thời điểm lập báo cáo này, chúng tôi chưa thể thu thập được đầy đủ các chứng cứ hiện hữu liên quan đến:

Các khoản Phải thu khách hàng và Trả trước người bán được thể hiện tại Mục 3 – trang 16;

Các khoản Phải trả người bán và Người mua trả tiền trước được thể hiện tại Mục 14 – trang 21 – Thuyết minh báo cáo tài chính 

do tính đặc thù trong ngành nghề kinh doanh (Bưu chính Viễn thông) của Công ty, nên thư đối chiếu, xác nhận công nợ cuối năm chưa được phản hồi đầy đủ.

2. Như được chú thích tại Mục 5(**) - trang 17 và 18 - Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tính đến thời điểm 31/12/2010, Công ty đang tiến hành xử lý khoản tài sản thiếu chờ xử lý phát sinh tại Trung tâm STS, do chưa xác định được một cách cụ thể phần chi phí để kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và phần còn có thể thu lại.

3. Khoản tiền lương chi vượt trong năm 2006 với số tiền là 2.569.166.833 đồng được chú thích tại mục 16(*) – trang 22 – Thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2010, khoản tiền lương chi vượt này đang chờ quyết định xử lý từ Hội đồng quản trị.

2.3. Giới hạn về phạm vi kiểm toán

1. Theo Công văn số 17128/BTC-CĐKT ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính, Công ty tạm thời chưa thể hiện ảnh hưởng của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Trung tâm điện thoại di động CDMA – Stelecom) trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010. 

2. Số liệu kế toán của Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán BHP và các Chi nhánh không thực hiện kiểm toán đang được tổng hợp trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty bao gồm Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng, do hai Chi nhánh này có nghiệp vụ phát sinh trong năm không nhiều và đã được kiểm soát chi phí bởi Văn phòng Công ty.

2.4. Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng như đã nêu trên, các Báo cáo tài chính đính kèm theo bảng báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phần D 

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty SPT: không có.

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty SPT nắm giữ: không có.

III. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty SPT vào các đơn vị liên doanh, các công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/10

3.1. Trung tâm Điện thoại di động CDMA (S-Telecom)

- Trụ sở: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.8) 404 0079

Fax: (84.8) 925 4287

- Vốn hoạt động: 229.617.000 USD

- Vốn góp của Công ty SPT: 268.163.030.627 đồng

- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ thông tin di động.

3.2. Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú (SPC)

- Trụ sở: Khu công nghiệp Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại:
 (061) 351 4166

Fax: (061) 351 4165

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4703300327 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng nai cấp 

- Vốn điều lệ: 
50.000.000.000 đồng.

- Vốn góp của Công ty SPT: 2.091.360.000 đồng, chiếm tỷ lệ 4,18% Vốn điều lệ Công ty SPC.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm ống nhựa.

3.3.Khu công nghệ cao

- Trụ sở: Lô 6.1 tòa nhà Etown 2, số 364 Cộng hòa, F13 Q TB. TP.HCM 

- Điện thoại:
(08) 3810 0017

Fax: (08) 3810 0337

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103006017 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp

- Vốn điều lệ: 
300.000.000.000 đồng.

- Vốn góp của Công ty SPT: 15.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 5,00% Vốn điều lệ Khu công nghệ cao.

- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các công trình hạ tầng

Phần E

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. Cơ cấu tổ chức Công ty

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty

Ban Tổng Giám đốc: 05 thành viên và Kế toán trưởng.

2.1. Ông HỒ HỒNG SƠN, Tổng Giám đốc.

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1957

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Cam Lộ, Quảng Trị.

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ lọc hóa dầu.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty SPT, kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Trung tâm Điện thoại di động CDMA (S-Telecom) đến tháng 08/2010.

- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 30.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2. Ông NGUYỄN NHẬT TÂN, Phó Tổng Giám đốc.
- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1951

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh


- Quê quán:


Cần Thơ.

- Trình độ văn hóa: 
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Luật

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty SPT, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST).

- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 3.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.005% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
2.3. Bà HUỲNH NGỌC CẨM, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội vụ - Tài chính.
- Giới tính: 


Nữ

- Năm sinh:


1960

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Gò Công, Tiền Giang

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty SPT phụ trách Nội vụ - Tài chính.


- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 14.862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.021% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
2.4. Ông TÔN MINH THÔNG, Phó Tổng Giám đốc.
- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1959

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy tính, Kỹ sư Vô tuyến thông tin.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty SPT.
 Cổ phần cá nhân: 14.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.020% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
2.5. Ông LÊ QUANG TRIỆU, Phó Tổng Giám đốc.
- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1962

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre.

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin, Cao đẳng Kỹ sư thực hành Vô tuyến điện.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty SPT.
- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 7.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.011% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
2.6. Bà NGUYỄN THỊ KIM THOA, Kế toán trưởng.
- Giới tính:


Nữ

- Năm sinh:


1964

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Trà Vinh

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế ngoại thương.

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty SPT.

- Số cổ phần nắm giữ: 23.101cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.032% Vốn điều lệ
+ Cổ phần cá nhân: không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2010 là 1399.7 giảm 5 % so với năm 2009. 

- Lương bình quân của Cán bộ, viên chức: 3.92 triệu đồng/người/tháng (tăng 7% so với năm 2009).

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động. 

- Ngoài ra, trong năm 2010, Công ty đã thực hiện nhiều đợt điều chỉnh thu nhập cho người lao động để thu hút lao động giỏi, khuyến khích tăng năng suất lao động…

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho lao động nữ, con nhân viên, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên.

- Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, trình độ quản lý cho cán bộ lãnh đạo trong và ngoài nước, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho viên chức kỹ thuật, trực tiếp sản xuất...

Phần F

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

1.1. Hội đồng Quản trị: gồm 08 thành viên và có cơ cấu như sau:

- Thành viên thường trực:

+ Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch.

- Thành viên không thường trực:

+ Ông Nguyễn Dương Hiệu, Phó Chủ tịch.
+ Ông Võ Hòa Bình, Ủy viên

+ Ông Hồ Hồng Sơn, Ủy viên – Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Thế Tân, Ủy viên

+ Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên

+ Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên
+ Ông Nguyễn Văn Vân, Ủy viên.

1.1.1. Bà TRẦN THỊ NGỌC BÌNH, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nữ

- Năm sinh:


1951

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Gò Dầu, Tây Ninh

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Viễn thông
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty SPT

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Ban Tài chính Quản trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu: 2.851.843cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.007%  Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 34.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.049% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.2. Ông NGUYỄN DƯƠNG HIỆU, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1958

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Bắc Giang
- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư 

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty SPT

+ Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Tổng Công ty Bến Thành sở hữu: 2.923.477cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.108% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 10.786cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.015% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.3. Ông VÕ HÒA BÌNH, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1955

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Bến Tre

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ viễn thông

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT

+ Phó Giám đốc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu: 10.264.443cổ phần, chiếm tỷ lệ 14.423% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.4. Ông HỒ HỒNG SƠN, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1957

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Cam Lộ, Quảng Trị.

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Công nghệ lọc hóa dầu.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty SPT.
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 30.271cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.043% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.5. Ông NGUYỄN THẾ TÂN, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1958

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Tiền Giang

- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay:
+ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kỳ Hòa

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Công ty TNHH 1 thành viên Kỳ Hòa sở hữu: 5.751.178cổ phần, chiếm tỷ lệ 8.081% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân:  0cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.6. Ông NGUYỄN MINH TUẤN, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1978

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Thừa Thiên Huế
- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Tài chính – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ công tác hiện nay:
+ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT

+ Trưởng Phòng Đầu tư – Ngân hàng Á Châu (ACB)

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Ngân hàng Á Châu (ACB) sở hữu: 3.236.536cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.548% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.7. Ông PHẠM NGỌC TUẤN, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1952

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Tiền Giang

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 7.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.010% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.8. Ông NGUYỄN VĂN VÂN, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1954

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Vũng Liêm - Vĩnh Long

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Công ty Quản lý Nhà Quận 1 sở hữu: 11.053.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15.532% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân:  không có  

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2. Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên và có cơ cấu như sau:

+ Ông Bùi Xuân Bắc, Trưởng ban.
+ Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng Ban.

+ Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành viên.

2.2.1. Ông BÙI XUÂN BẮC, Trưởng ban Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1959

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Hà Nam

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty SPT

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH TNT (T&T Co. Ltd)

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Công ty TNHH TNT sở hữu: 2.828.713cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.975% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 6.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.009% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2.2. Ông NGUYỄN QUỐC TOẢN, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1970

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Nam Định

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính Kế toán

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty SPT

+ Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại TP. Hồ Chí Minh

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) sở hữu: 2.697.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.790% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2.3. Ông NGUYỄN NHÂN NGHĨA, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1969

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Hà Nội

- Trình độ văn hoá:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty SPT

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty LD Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Công ty LD Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners sở hữu: 2.157.691cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.032% Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

II. Thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước đến ngày 31/12/2010:

	CỔ ĐÔNG
	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)

	
	Tổng số tiền
	SL cổ phần
	Tỉ lệ %

	Cổ đông sáng lập
	195.876.560.000
	19.587.656
	27.523%

	Cổ đông Doanh Nghiệp, Tổ chức CT - XH
	353.082.730.000
	35.308.273
	49.613%

	Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH
	71.537.540.000
	7.153.754
	10.052%

	Cổ đông là cá nhân ngoài công ty
	67.658.920.000
	6.765.892
	9.507%

	Cổ đông là cán bộ viên chức Công ty
	17.943.820.000
	1.794.382
	2.521%

	Cổ  phiếu ưu đãi 
	5.581.070.000
	558.107
	0.784%

	TỔNG CỘNG
	711.680.640.000
	71.168.064
	100%


2.2. Các cổ đông lớn của Cty SPT (có tỷ lệ vốn góp từ 3% trở lên/Tổng vốn điều lệ): 

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	NGÀNH NGHỀ KD
	SL CỔ PHẦN (Mệnh giá 10.000đ/1cp)
	TỶ LỆ VỐN GÓP

	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH (SUNIMEX)
	27 Nguyễn Trung Trực, P.Bến Thành, Q.1, TP HCM
	Dịch vụ thương mại, sản xuất và đầu tư
	2.923.477
	4.108%

	CTY TNHH 1 TV DU LỊCH - THƯƠNG MẠI KỲ HÒA
	238 Đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM
	Nhà hàng - khách sạn
	5.751.178
	8.081%

	BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ THÀNH UỶ
	135 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM
	Đa ngành nghề
	2.851.843
	4.007%

	CÔNG TY TNHH 1 TV DẦU KHÍ TP.HCM (SAIGONPETRO)
	27 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM
	Sản xuất, kinh doanh xăng dầu khí đốt và liên doanh sản xuất KD nhớt
	2.853.504
	4.010%

	CÔNG TY TNHH T.N.T (T&T CO. LTD)
	258 Bis Trần Hưng Đạo, P.Ng Cư Trinh, Q1, TP.HCM
	Kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng
	2.828.713
	3.975%

	CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KD NHÀ BẾN THÀNH
	73 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
	KD nhà, xây nhà ctrình, nhà ở và XD khác.
	2.762.925
	3.882%

	CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ QUẬN 1                         
	28-30 Nguyễn Thái Bình, P.Ng Thái Bình, Q.1, TP.HCM 
	Quản lý bảo dưỡng nâng cấp nhà, phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
	11.053.663
	15.532%

	TỔNG CÔNG TY BC VIỄN THÔNG (VNPT)
	01 Đào Duy Anh (Toà nhà Hàng Hải), Hà Nội 
	KD các dvụ BCVT, khảo sát thiết kế XD các ctrình BCVT, XNK cung ứng vtư thiết bị BCVT
	10.264.443
	14.423%

	NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
	198 Trần Quang Khải, Q Hoàn Kiếm Hà Nội 
	Ngành Tín dụng 
	2.697.114
	3.790%

	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
	09 Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, TP.HCM
	Chứng khoán
	3.236.536
	4.548%

	QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
	Tầng 12 tháp A, Vincom City, 191 Bà Triệu, Hà Nội
	Đầu tư
	2.157.691
	3.032%


2.3. Cổ đông nước ngoài :

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	NGÀNH NGHỀ KD
	SL CỔ PHẦN (Mệnh giá 10.000đ/1cp)
	TỶ LỆ VỐN GÓP

	Việt nam Emerging Equity Fund Limited
	Tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, Quận I – TP.HCM
	Đầu tư 
	1.510.381
	2.122%


       Ngày 10  tháng 5  năm 2011

 TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

HỒ HỒNG SƠN 

Văn phòng HĐQT





Hội đồng Quản trị





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





Ban Kiểm soát





Ban Tổng Giám đốc





Khối Tham mưu 


P. Hành chính – Quản trị   I   P. Tổ chức – Nhân sự   I   P. Kế toán – Tài vụ     


P. Kế hoạch – Chiến lược   I   P. Dự án – Đầu tư   I   P. Kinh doanh Tiếp thị


P. Công nghệ thông tin   I   P. Kỹ thuật và Công nghệ   I   P. Mua sắm


Ban Pháp chế  I   Ban QLDA mạng Truyền dẫn Microware  I  Ban Kiểm toán nội bộ








Khối trực tiếp sản xuất kinh doanh


	Các Trung tâm	Liên doanh, Hợp tác kinh doanh,


	chuyên doanh trực thuộc	Tham gia góp vốn


	( Trung tâm Điện thoại SPT (STC)	( Trung tâm Điện thoại di động CDMA


	( Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP)	   (S-Telecom)


	( Trung tâm Viễn thông IP (IPT)	( Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn 


	( Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)	   (SST)


	( Trung tâm Truyền dẫn đường dài trong 		


nước và quốc tế	 


	Chi nhánh Công ty tại	Đại diện tại nước ngoài


	các tỉnh thành trong cả nước	


	( Chi nhánh SPT tại Hà Nội	 ( Công ty tại Hồng Kông 


	( Chi nhánh SPT tại Đà Nẵng


	( Chi nhánh SPT tại 64 tỉnh thành trong cả nước
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